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 MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHẤT KHÁNG SINH CEPHALOSPORIN

· Năm 1945, Brodzin đã phát hiện cephalosporin nhưng không được sử dụng do có nhiều khuyết điểm. Trong những năm 1960 đã có nhiều tai biến được ghi nhận khi sử dụng penicillin, lúc đó người ta mới quay lại với cephalosporin.

· Để cải tiến các nhà khoa học đã liên tục sữa đổi công thức hóa học, thay đổi các nhánh ngang, thêm nhóm chức hóa học đặc biệt. Nhờ đó chỉ trong vòng 30 năm đã có tới 40 chất cephalosporin ra đời.

· Qua 3 thế hệ cephalosporin, hoạt phổ rộng thêm với vi khuẩn gram âm nhưng lại thu hẹp hơn với vi khuẩn gram dương.

· Hiện có trên 20 loại thuốc cephalosporin có thể dùng được cho người hoặc thú. Mười chuyên khảo khác nhau về các cephalosporin xuất hiện có tính sử dụng thịnh hành nhất trong thú y và/ hoặc có thể sử dụng được nhờù đặc điểm chung của các nhóm thuốc. 

· Để nắm thêm chi tiết về các cephalosporin trong thuốc thú y, đọc giả tham khảo các bài báo sau:  Caprile, K.A.1988. Các thuốc diệt khuẩn Cephalosporin: một tạp chí dễ hiểu cho người đọc. J.Vet Pharmacol Ther 11 (1): 1 – 32.

Cấu trúc hóa học.

· Cephalosporin được lấy từ nấm Cephalosporium acremonium vào năm 1948. Sau đó, từ nhân của cephalosporin, nhiều cephalosporin với hoạt tính kháng khuẩn cao hơn đã được bán tổng hợp.

· Nhân của cephalosporin là acid 7-aminocephalosporanic gồm có vòng (-lactam nối với vòng thiazolidin gần giống nhân của penicillin (acid 6-aminopenicillonic) và nhân của cephamycin.

· Hoạt tính kháng khuẩn của các cephalosporin thiên nhiên thấp nhưng khi thay thế gốc R1, R2 trên nhân này sẽ được những dẫn xuất có hoạt tính cao và độc tính thấp.

· Phân tử lượng của cephalosporin : 400 – 500.

· Cephalosporin tan trong nước và tương đối ổn định với sự thay đổi pH và nhiệt độ. Muối natri của cephalosporin chứa 2,4 mEq Na+/ g.

· Cephalosporin tác động giống penicillin nhưng kháng penicillinase, được dùng trị nhiễm trùng gram (+) và gram (-).

Dược lý.
-   Các cephalosporin bao gồm vài loại khác nhau của các hợp chất với các hoạt phổ không giống nhau và những mô tả sơ lược về dược động học. Tất cả các cephalosporin “thật” được chuyển hóa từ cephalosporin C mà chất này lại được tạo ra từ Cephalosporium acremonium.
-   Thuốc dạng uống thường gây xáo trộn tiêu hóa.

Cơ chế tác động.

· Các cephalosporin thường có tính diệt khuẩn chống lại những vi trùng nhạy cảm và hoạt động bằng cách ức chế sự tổng hợp mucopeptid thành phần có trong vách tế bào vi khuẩn. 

· Cụ thể, chúng ức chế sự tổng hợp thành tế bào vi khuẩn bằng cách khóa các enzyme transpeptidase và carboxypeptidase. Điều quan trọng là chúng phải thấm qua lớp vỏ ngoài để kết dính với những protid chuyên biệt ở màng trong tế bào vi khuẩn rồi từ đó mới phát huy tác dụng. Kết quả làm khiếm khuyết hàng rào bảo vệ và làm mất đi tính thẩm lọc ổn định của màng tế bào. 

· Tại thời điểm vi khuẩn chuẩn bị phân bào, tốc độ tổng hợp murein của thành tế bào vi khuẩn đạt đến cao độ. Đó là lúc cephalosporin phát huy tác dụng. Song nếu vi khuẩn ở trạng thái trì trệ và không cần tổng hợp thêm murein, cephalosporin sẽ không có cơ hội phát huy tác dụng.

· Cơ chế chính xác cho tác động này chưa được xác định rõ ràng, nhưng các kháng sinh ( - lactam từng cho thấy khả năng gắn kết của chúng với nhiều enzyme (các carboxypeptidase, transpeptidase, endopeptidase) trong màng tế bào chất của vi khuẩn, điều đó có liên quan đến sự tổng hợp vách tế bào.

· Các kháng sinh (- lactam khác nhau có ái lực khác nhau với các enzyme này (cũng được biết như trường hợp penicillin kết hợp với protein, PBPs) để giúp giải thích sự khác nhau vể hoạt phổ của chúng mà không nhằm giải thích bởi tác động của các (-lactamase. Giống như các kháng sinh ( - lactam khác, các cephalosporin nói chung có hoạt tính mạnh chống lại sự phát triển của vi trùng.

Cơ chế đề kháng.

· Vi khuẩn đề kháng với cephalosporin bằng các cách sau:

+ Giảm thấm thuốc qua màng tế bào vi khuẩn.
+ Không có PBP là receptor chuyên biệt của thuốc.
+ Tạo (-lactamase để phân hủy thuốc.
+ Không hoạt hóa các enzyme tự phân giải ở thành tế bào.
· Có sự đề kháng chéo giữa penicillin và cephalosporin. Tụ cầu kháng methicillin và cloxacillin cũng kháng luôn cephalosporin.

Phân loại.

· Các kháng sinh nhóm cephalosporin thường được chia thành 4 nhóm hoặc 4 thế hệ.

Bảng tóm tắc các loại kháng sinh cephalosporin phân chia theo thế hệ.

	Thế hệ I
	Thế hệ II
	Thế hệ III
	Thế hệ IV

	· Cefadroxil (Oracefal)

· Cefazolin

· Cephalexin (Keforal)

· Cephalothin

· Cephapirin

· Cephradine
	· Cefaclor 

· Cephamandole

· Cefmetazole

· Cefonicid

· Cefotetan

· Cefoxitin

· Cefprozil

· Cefuroxime

· Loracarbef
	· Cefoperazone

· Cefotaxime

· Cefpodoxime

· Ceftazidime

· Ceftiofur

· Ceftizoxime

· Ceftriazone

· Latomoxef (Moxalactam)


	· Cefepim 

     (Maxipime)


